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hoặc có ổ máu tụ với phù nề hoặc có cả di lệch xương 
với ổ máu tụ và phù nề có thể là nguyên nhân gây 
giảm hoặc mất thị lực.  

Kết quả cho ta thấy phát hiện tổn thương ổ mắt trên 
CLVT 64 dãy có ưu việt tuyệt đối, hơn cả nội soi, 
nhưng mức độ ph ţ hiện ổ máu tụ hoặc phù nề thì nội 
soi tỏ ra lợi thế và thấy được hình ảnh thực nên chẩn 
đoán thuận lợi hơn, còn nội soi ảo thì tỏ yếu điểm hơn 
hẳn so với 2 phương pháp kia. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu điều trị trên 35 bệnh nhân gãy xương 

tầng giữa mặt có tổn thương xương ổ mắt có ứng dụng 
nội soi phẫu thuật xoang hàm trên chúng tôi có một số 
nhận xét như sau: 

1. Giá trị của CLVT 64 dãy, nội soi ảo và nội soi 
phẫu thuật: 

X.quang vẫn có gi̧  trị chẩn đoán gãy xương tầng 
giữa mặt có tổn thương xương ổ mắt và nhất là có 
CLVT 64 dãy cho phép xác định chính xác các tổn 
thương ở sâu ổ mắt 35 trường hợp (100%), phù nề 19 
trường hợp (54,29%), 175 đường gãy với 128 mảnh 
gãy và phát hiện 35 trường hợp xương di lệch. 

Nội soi ảo cũng có giá trị nhất định, nhưng không 
phải là phương pháp hữu hiệu để chẩn đoán chính xác 
các tổn thương xương ổ mắt trong gãy xương tầng giữa 
mặt và mang tính chất hỗ trợ thêm. 

Nội soi phẫu thuật chẩn đoán (5 trường hợp = 
14,29%), hỗ trợ là 19 trường hợp (54,29%), can thiệp 
có 11 trường hợp (31,34%) đều giúp cho chúng ta xác 
định được các tổn thương xương ổ mắt ít hơp CLVT 64 
dãy (32 trường hợp = 91,43%) nhưng phát hiện ổ máu 
tụ 8 trường hợp (22,86%) và đặc biệt phát hiện số ca 
có phù nề ổ mắt chiếm tỷ lệ cao hơn (33 trường hợp = 
94,29%), 139 đường gãy, 103 mảnh gãy và phát hiện 
được 30 trường hợp xương di lệch nhưng nội soi phẫu 
thuật cho ta hình ảnh thật, lô gích liên tục trong chẩn 
đoán điều trị và có ưu điểm vượt trội hơn cả là có thể 
can thiệp luôn trong quá trình chẩn đoán (Phẫu thuật 
can thiệp) hoặc giúp cho phẫu thuật quy ước mở rộng 
tầm nhìn ở sâu trong quá trình nắn chỉnh kết xương ở 
sâu kết quả cao hơn, dễ hơn vì vùng hàm mặt không 
cho phép chúng ta phẫu thuật mở rộng rộng rãi như 
phẫu thuật các vùng khác, chính vì vậy nội soi có gi̧  trị 

nhất định giúp cho phẫu thuật quy ước thuận lợi hơn, 
tăng chất lượng điều trị cao hơn. 

2. Quy trình ứng dụng phẫu thuật nội soi xoang 
hàm trên trong phẫu thuật điều trị gãy xương tầng 
giữa mặt có tổn thương xương ổ mắt:  

- Xác định tổn thương tầng giữa mặt có tổn thương 
xương ổ mắt trên lâm sàng và X.quang quy ước; CLVT 
64 dãy những trường hợp được xác định trên lâm sàng 
có tổn thương phức tạp, đề ra phương hướng phẫu 
thuật. 

- Phẫu thuật quy ước kết hợp nội soi: trước tiên ta 
nội soi phẫu thuật, có thể đi mặt trước xoang hàm trên 
hoặc ngách mũi giữa (Nên đi mặt trước xoang vì thuận 
lợi trong nội soi và dễ can thiệp hoặc hỗ trợ phẫu thuật 
tốt hơn) để xác định tổn thương, dựa vào CLVT 64 dãy 
đề ra hướng phẫu thuật. 

- Dựa vào nội soi ta có thể chẩn đoán, nội soi can 
thiệp hoặc hỗ trợ phẫu thuật quy ước để nắn chỉnh kết 
xương theo kế hoạch, nhất là tổn thương xương ổ mắt 
ở sâu có giảm hoặc mất thị lực sau chấn thương. 
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đánh giá quá trình phục hồi trên bệnh nhân liệt dây thần kinh vii ngoại biên  
do lạnh được điều trị bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt  
kết hợp với điện châm qua phản xạ nháy mắt (Blink-Reflex)  
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Tóm tắt 
Nghiên cứu thực hiện trên 64 bệnh nhân liệt dây 

thần kinh số 7 do lạnh được chia thành 2 nhóm: nhóm 
nghiên cứu 32 bệnh nhân điều trị bằng xoa bóp bấm 
huyệt kết hợp điện châm và nhóm chứng 32 bệnh 
nhân điều trị bằng điện châm đơn thuần. Theo dõi qu  ̧

trình phục hồi qua phản xạ nháy mắt (Blink-reflex) 
chúng tôi nhận thấy: Tổn thương nghẽn dẫn truyền 
hoàn toàn: nhóm nghiên cứu trước điều trị: 18,75%, 
sau điều trị còn 0%; nhóm chứng trước điều trị 37,5%, 
sau điều trị còn 12,5%. Điện cơ bình thường nhóm 
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nghiên cứu trước điều trị 3,13%, sau điều trị tăng lên 
43,75%; nhóm chứng trước điều trị 3,13%, sau điều trị 
tăng lên 34,37%. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 
phản xạ nháy mắt có tác dụng gợi ý cho việc đánh gi  ̧
tiên lượng bệnh trong liệt dây thần kinh số VII ngoại 
biên do lạnh. 

Từ khóa: liệt dây thần kinh số 7, xoa bóp bấm 
huyệt, điện châm. 

Đặt vấn đề 
Liệt dây VII ngoại biên đã được biết đến rất sớm từ 

thời Hypocrat ở thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Bệnh 
gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó phần lớn bệnh nhân là 
người trẻ và trung niên. Trải qua nhiều thế kỷ, đã có rất 
nhiều nghiên cứu về bệnh này như của Clodius, 
Charles Bell, Vera, Ramsay Hunt... và cũng đã đề xuất 
nhiều phương pháp điều trị liệt dây VII ngoại biên như: 
phương pháp chuyển mạch máu, phẫu thuật dây thần 
kinh mặt, phẫu thuật nối thông dây thần kinh mặt -sống 
- dưới lưỡi, vai trò của Acyclovir trong điều trị liệt dây 
VII ngoại biên… 

ở Việt Nam, từ xưa đến nay y học cổ truyền cũng 
đã có rất nhiều nghiên cứu về các phương pháp điều trị 
liệt dây VII như: phương pháp dùng thuốc bôi, uống, 
đắp... bằng các chế phẩm dược liệu, phương pháp 
không dùng thuốc như châm cứu, điện châm, thuỷ 
châm, ôn châm, xoa bóp, bấm huyệt...  

 Điều trị bệnh liệt dây VII ngoại biên do lạnh (chiếm 
75%) bằng xoa bóp bấm huyệt kết hợp với điện châm 
là một trong những phương pháp điều trị thường được 
đề cập đến. 

Chúng tôi thực hiện đề tài: "Đánh gi̧  quá trình phục 
hồi trên bệnh nhân liệt dây thần kinh VII ngoại biên do 
lạnh được điều trị bằng phương pháp xoa bóp bấm 
huyệt kết hợp với điện châm qua phản xạ nháy mắt 
(Blink-Reflex)" với mục tiêu: 

Theo dõi quá trình phục hồi ở bệnh nhân liệt dây VII 
ngoại biên do lạnh bằng địện cơ qua phản xạ nháy mắt 
(Blink-Reflex). 

Tổng quan tài liệu 
- Tình hình bệnh liệt dây VII ngoại biên trên Thế 

giới và ở Việt Nam  
Tổn thương dây thần kinh số VII là bệnh thường 

gặp trong số các bệnh lý về dây thần kinh. Theo Hubs 
chmann (1984), tổn thương dây VII gặp khoảng 2% 
trong tổng số tổn thương các dây thần kinh ngoại vi. 
Trong chiến tranh Vệ quốc (1939-1945) của Liên Xô 
cũ, tỷ lệ số người bị tổn thương dây VII là 38% trong 
tổng số các trường hợp tổn thương dây thần kinh đơn 
lẻ, nó chỉ đứng sau tổn thương dây thần kinh hông to 
và dây thần kinh số V. 

ở Việt Nam chưa có thống kê trong toàn quốc, 
nhưng thống kê 9 tháng đầu năm 2000 của Bệnh viện 
Châm cứu Trung ương cho thấy có 331 bệnh nhân bị 
liệt dây VII ngoại biên trong tổng số 336 bệnh nhân bị 
tổn thương các dây thần kinh sọ. Trong 6 tháng đầu 
năm 2002 trong tổng số 797 bệnh nhân bị tổn thương 
rễ và đám rối thần kinh có 259 bệnh nhân bị liệt dây 
VII ngoại biên. 

- Nguyên nhân gây bệnh 

+ Do lạnh: Hay gặp nhất chiếm tới 75%, nguyên 
phát, thường sau bệnh nhân bị nhiễm lạnh và hay xảy 
ra vào ban đêm.  

+ Do viêm nhiễm: viêm nhiều rễ và dây thần kinh, 
viêm dây VII, viêm tai xương chòm, Zona, hạch gối...  

+ Do các tổn thương nền sọ: vỡ nền sọ gây vỡ 
xương ® ,̧ tai biến sản khoa. 

+ Do khối u: u góc cầu tiểu não, u dây thần kinh VII, 
u tai xương chòm 

+ Có thể gây tê tại chỗ cũng đóng vai trò là một 
nguyên nhân gây bệnh  

- Điều trị liệt dây VII ngoại biên theo y học cổ 
truyền. 

- Các phương pháp không dùng thuốc: Cứu, châm, 
địện châm, ôn châm, thuỷ châm, xoa bóp bấm huyệt. 

- Các phương pháp dùng thuốc: bôi, uống, xông, 
xoa, đắp... bằng các chế phẩm dược liệu Hiện nay sử 
dụng điều trị liệt VII ngoại biên là châm cứu XBBH. 

* Đánh giá liệt dây VII ngoại biên bằng phản xạ 
nháy mắt (Blink- reflex). 

Dựa trên cơ sở sinh lý của dẫn truyền thần kinh mà 
người ta đã đưa ra các nguyên tắc nghiên cứu tốc độ 
dẫn truyền thần kinh. Đối với các trường hợp tổn 
thương dây VII ngoại biên do lạnh, người ta thường 
dùng phương pháp đo tốc độ dẫn truyền thần kinh 
bằng phản xạ nháy mắt để đánh giá một cách tương 
đối mức độ tổn thương và tiên lượng cũng như tiến triển 
của bệnh. 

Ghi phản xạ nháy mắt là một trong những phương 
pháp chuyên biệt thường được nghiên cứu trong chẩn 
đoán lịệt dây VII. Cơ chế của phản xạ nháy mắt có thể 
giải thích: kích thích điện vào dây thần kinh trên ổ mắt, 
xung kích thích đi vào nhân dây V rồi đến nhân dây VII 
cùng bên ở hành não (từ đây cho đáp ứng R1), đồng 
thời có đường dẫn truyền liên hợp đến hành não cùng 
bên rồi từ đó lại quay lên nhân dây VII cùng bên và đối 
bên (cho đáp ứng R2 ở cả hai bên).  

Các tác giả đều thống nhất rằng phản xạ nháy mắt 
có thể dùng để đánh giá tiên lượng trong liệt mặt ngoại 
biên ở giai đoạn sớm. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu 
Gồm 64 bệnh nhân bị liệt dây VII ngoại biên do 

lạnh, phân biệt tuổi giới, nghề nghiệp, thời gian mắc 
bệnh, có nguyên nhân liệt dây VII do lạnh. 

Phương pháp nghiên cứu 
64 bệnh nhân chia làm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu 

(32 người): xoa bóp bấm huyệt kết hợp với điện châm. 
Nhóm đối chứng (32người): điện châm đơn thuần theo 
phác đồ thường quy gồm các huyệt: Tại chỗ. Dùng kim 
châm các huỵệt: Tình minh, Toản trúc, Dương bạch, ế 
phong, Giáp xa, Địa thương, Nghinh hương, Thừa 
tương và Nhân trung. Toàn thân: Hợp cốc (Đối diện). 

* Kỹ thuật ghi phản xạ nháy mắt và các chỉ số 
theo dõi.  

- Chỉ số nghiên cứu cận lâm sàng được nghiên 
cứu là phản xạ nháy mắt được đo hai lần trước và 
sau điều trị. 

- Kỹ thuật: Điện cực bề mặt kích thích đặt vào vùng 
trên ổ mắt chỗ dây V chui ra, điện cực đối chiếu đặt ở 
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phía bên của mũi, điện cực đất cầm ở tay, sử dụng hai 
kênh cùng một lúc để ghi đáp ứng ở cả hai bên. 

- Chỉ số theo dõi: 
- Thời gian tiềm tàng của R1 mỗi bên (L1). 
- Thời gian tiềm tàng của R2 cùng bên kích thích (L2). 
Để đánh gi̧  kết quả điều trị qua phản xạ nháy mắt 

chúng tôi chia 3 mức độ: 
+ Khỏi: độ chênh lệch thời gian tiềm tàng giữa bên 

bệnh và bên lành sau điều trị giảm nhiều so với trước 
điều trị (Độ chênh bằng 0 hoặc nằm trong giới hạn cho 
phép L1 bệnh - L1 lành <1,3ms và L2 bệnh - L2 lành 
<4,9ms). 

+ Đỡ: Độ chênh lệch thời gian tiềm tàng sau điều trị 
giảm rõ rệt so với trước, hoặc trước điều trị không có 
sóng đáp ứng, sau điều trị đã xuất hiện sóng trở lại dù 
thời gian tiềm tàng ở ngoài giới hạn cho phép.  

+ Không khỏi: Độ chệnh lệch không hồi phục hoặc 
vẫn không có sóng đáp ứng. 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
Bảng 1. Tuổi và giới bệnh nhân nghiên cứu. 

Nhóm nghiên cứu Nhóm đối chứng  Nhóm bệnh 
 

Tuổi 
Nam 
n(%) 

Nữ 
n(%) 

Nam 
n(%) 

Nữ 
n(%) 

P 

Dưới 18 1(3,12) 1(3,12) 1(3,12) 1(3,12) > 0,05 
18 đến 49 7(21,87) 34,38) 7(21,87) 9(28,13) > 0,05 
≥ 50 7(21,87) 5(15,63) 9(28,13) 5(15,63) > 0,05 
Céng 15(46,87) 17(53,13) 17(53,13) 15(46,87) > 0,05 
Bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do 

lạnh thường ở trong độ tuổi lao động (trên 18 tuổi 
chiếm tỷ lệ 93,75%). Sự khác nhau về độ tuổi giữa hai 
nhóm nghiên cứu không có ý nghĩa thống kê với 
P>0,05. 

- Tỷ lệ nam, nữ mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 
ngoại biên do lạnh là tương đương nhau (46,87% và 
53,13%) và sự khác biệt về giới tính giữa 2 nhóm 
nghiên cứu không có ý nghĩa thống kê với P > 0,05. 

Bảng 2: Phân loại bệnh nhân theo mức độ tổn 
thương trên phản xạ nháy mắt trước khi điều trị. 

Nhóm nghiên cứu Nhóm đối chứng Nhóm bệnh 
Mức độ TT n % n % 

P 

Bình thường 1 3,12 1 3,12 > 0,05 
Nhẹ 25 78,12 19 59,38 > 0,05 

Nặng 6 18,76 12 37,5 > 0,05 
Cộng 32 100 32 100  

Sự khác biệt về mức độ tổn thương trên phản xạ 
nháy mắt giữa 2 nhóm nghiên cứu không có ý nghĩa 
thống kê với P > 0,05. Tổn thương trên phản xạ nháy 
mắt ở mức độ nhẹ gặp nhiều nhất ở cả 2 nhóm 
(78,12% và 59,38%). 

Bảng 3. Phản xạ nháy mắt trước và sau điều trị.  
Nhóm nghiên cứu Nhóm đối chứng Nhóm BN 

 
Triệu chứng 

Trước ĐT 
n(%) 

Sau §T 
n(%) 

Trước ĐT 
n(%) 

Sau §T 
n(%) 

Nghẽn dẫn truyền hoàn toàn  6 (18,75) 0 12 (37,5) 4 (12,5) 
Nghẽn dẫn truyền  
không hoàn toàn 25 (78,12) 18 (56,25) 19 (59,38) 17 (53,12) 

Bình thường 1 (3,13) 14 (43,75) 1 (3,13) 11 (34,37) 
Cộng  32 32 32 32 

P  < 0,01 < 0,05 

Triệu chứng nghẽn dẫn truyền hoàn toàn và bình 
thường sự thay đổi kết quả điều trị cả hai nhóm nghiên 
cứu đều có ý nghĩa thống kê với P < 0,01; triệu chứng 
nghẽn dẫn truyền không hoàn toàn, sự thay đổi không 
có ý nghĩa thống kê ở cả hai nhóm nghiên cứu với 
P>0,05. 

Bảng 4: Kết quả điều trị theo mức độ tổn thương 
trên phản xạ nháy mắt. 

Bình thường Nghẽn không 
hoàn toàn 

Nghẽn hoàn 
toàn 

Điện cơ 
 

Kết quả 
điều trị 

NC 
n(%) 

§C 
n(%) 

NC 
n(%) 

§C 
n(%) 

NC 
n(%) 

§C 
n(%) 

Khỏi 1  
(100) 

1  
(100) 

24 
(96,0) 

15 
(78,95) 

5 
(83,33) 

3 
(25,0) 

Đỡ 0 0 1 
(4,0) 

4 
(21,05) 

1 
(16,67) 

8 
(66,67) 

Không đỡ 0 0 0 0 0 1(8,33) 
Cộng 1 1 25 19 6 12 

P > 0,05 > 0,05 < 0,001 
Nhóm phản xạ nháy mắt trong giới hạn bình thường 

cả hai nhóm nghiên cứu đều có tỷ lệ khỏi là 100%, sự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê với P > 0,05. 

- Nhóm nghẽn dẫn truyền hoàn toàn kết quả điều 
trị khỏi ở nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm chứng có ý 
nghĩa thống kê với P < 0,001. 

- Nhóm nghẽn dẫn truyền hoàn toàn: kết quả điều 
trị ở hai nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với P > 0,05. 

Bảng 5: Liên quan giữa sự thay đổi phản xạ nháy 
mắt với kết quả điều trị. 

Nặng Nhẹ Bình thường Tổn thương 
 

Kết quả 
NC 

n(%) 
§C 

n(%) 
NC 

n(%) 
§C 

n(%) 
NC 

n(%) 
§C 

n(%) 
Khỏi 

 
5 

(83,33) 
3 

(75,0) 
24 

(96,0) 
15 

(78,95) 
1 

(100) 
1 

(100) 

Đỡ 1 
(16,67) 0 1 

 (4,0) 
4 

(21,05) 0 0 

Không khỏi 0 1(25,0)   0 0 
Cộng 6 4 25 19 1 1 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 
- Bệnh nhân tổn thương nặng trên lâm sàng nhóm 

nghiên cứu vẫn còn 16,67% đỡ, nhóm chứng còn 
25,0% không khỏi. Sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê với P > 0,05. 

- Bệnh nhân tổn thương nhẹ trên lâm sàng nhóm 
nghiên cứu vẫn còn 4,0% đỡ, nhóm chứng còn 21,05% 
đỡ, không còn bệnh nhân không khỏi. Sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê với P > 0,05. 

- Bệnh nhân ở trong tình trạng bình thường trên lâm 
sàng 100% được điều trị khỏi ở cả 2 nhóm nghiên cứu 
và nhóm chứng. 

Kết luận 
Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh 

bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện 
châm có hiệu quả tốt, được thể hiện qua phản xạ 
nháy mắt.  

- Tổn thương nghẽn dẫn truyền hoàn toàn: nhóm 
nghiên cứu trước điều trị: 18,75%, sau điều trị còn 
0%; nhóm chứng trước điều trị 37,5%, sau điều trị 
còn 12,5%.  



Y học thực hành (813) - số 3/2012  
  
  
 

25 

- Điện cơ bình thường nhóm nghiên cứu trước điều 
trị 3,13%, sau điều trị tăng lên 43,75%; nhóm chứng 
trước điều trị 3,13%, sau điều trị tăng lên 34,37%. 

- Sử dụng phản xạ nháy mắt có tác dụng gợi ý cho 
việc đánh gi̧  tiên lượng bệnh trong liệt dây thần kinh 
số VII ngoại biên do lạnh. 
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CƠ BẢN BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC VIÊN PHI CÔNG QUÂN SỰ 

 
Đoàn Kim Hoa - Viện y học Hàng không 

Tóm tắt 
Điều tra cơ bản bệnh răng miệng ở học viên phi 

công (HVPC) và phi công (PC) quân sự năm 2002 tại 
Viện Y Học Hàng Không và 1 số đơn vị Không quân 
với 948 đối tượng chia theo các nhóm tuổi đã được 
kiểm tra tình trạng sức khoẻ răng miệng theo tiêu 
chuẩn đánh giá của WHO năm 1997, kết quả: Tỷ lệ 
sâu răng chiếm 12,55%; chỉ số răng sâu-mất-trám 
chiếm 0,03; chỉ số nhu cầu điều trị quanh răng cộng 
đồng chiếm 16,14%; tỷ lệ răng số 8 hàm dưới mọc 
lệch chiếm 16,66%, tiêu cổ răng hình chêm chiếm 
3,27% và thuơng tổn men răng chiếm 2,42%. Trên cơ 
sở kết quả điều tra xác định cơ cấu bệnh răng miệng, 
nhu cầu điều trị để lập kế hoạch điều trị và dự phòng, 
giám sát tình hình sức khẻo răng miệng cho HVPV và 
PC quân sự. 

Từ khóa: bệnh răng miệng, phi công. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đội ngũ HVPC và PC được tuyển chọn, giám định 

về mặt sức khoẻ theo tiêu chuẩn về răng miệng. Họ 
được tuyển chọn tử khắp nơi trên cả nước và các đơn vị 
đóng quân trên nhiều vùng địa lý khác nhau, được 
cung cấp bởi các nguồn nước, các điều kiện khí hậu 
môi trường khác nhau. Hơn nữa vấn đề phân loại cơ 
bản về bệnh răng miệng chưa có số liệu nào thống kê 
và nghiên cứu đầy đủ. Điều này vừa là nhiệm vụ vừa là 
mục tiêu của nghiên cứu để lấy đó làm cơ sở lập kế 
hoạch điều trị và dự phòng, kiểm soát các bệnh về 
răng miệng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Gồm 948 HVPC và PC gi̧ m định sức khẻo bay 

định kỳ năm 2002. Đối tượng được chia theo các nhóm 
tuổi: Từ 18 đến 24 tuổi (n =273); Từ 25 đến 34 tuổi (n 
=158); Từ 35 đến 44 tuổi (n =379); Từ 45 tuổi trở lên (n 
=158). 

- Các chỉ số đánh giá: Dựa theo tiêu chuẩn của 
WHO (1007). 

* Tỷ lệ % người sâu răng. 
* Chỉ số răng sâu mất trám (RSMT) tính theo công 

thức: 
RSMT=Tổng số răng sâu + Tổng số mất răng + 

Tổng số răng trám/Tổng số người khám 

* Chỉ số nhu cầu điều trị quanh răng cộng đồng 
(CPITN); CPITN0 lợi lành mạnh; CPITN1 chảy máu lợi 
(CML) khi thăm dò; CPITN2 ph ţ hiện vôi răng (VR); 
CPITN3 túi nha chu (TN) từ 4-5mm; CPITN4 túi nha chu 
(TS) >5mm. 

* Nhu cầu điều trị (TN); TN0 không cần điều trị; TN1 
có nhu cầu hướng dẫn vệ sinh răng miệng (HDVSRM); 
TN2 cần lấy cao răng và HDVSRM; TN3 điều trị phức 
tạp. 

Tỷ lệ % TN0=TỶ lệ % lành mạnh; Tỷ lệ % TN1=TỶ lệ 
% CML + %VR + %TN + %TS; Tỷ lệ % TN2= %VR + 
%TN + %TS; Tỷ lệ % TN3=%TN + %TS. 

* Tỷ lệ % người có răng số 8 hàm dưới mọc lệch, 
thương tổn men răng và tiêu cổ răng hình chêm. 

KẾT QUẢ 
Tỷ lệ % bệnh sâu răng: HVPC và PC chiếm 

12,55%; lứa tuổi 18-24 chiếm 9,28%; lứa tuổi 25-
34chiếm 9,19%; lứa tuổi 35-44 chiếm 14,24%; lứa tuổi 
từ 45 trở lên chiếm 17,08%. 

Số trung bình (TB) sâu-mất-trám theo nhóm tuổi và 
chỉ số RSMT. 

Số răng 
s©u/ng­êi 

Số răng 
mÊt/ng­êi 

Số răng 
tr¸m/ng­êi Nhãm 

tuổi 
n 
 

n TB n TB n TB 

Chỉ số 
SMT/ 
người 

18-24 237 7 0,03 2 0,008 22 0,09 0,130,04 
25-34 174 3 0,02 9 0,05 23 0,13 0,200,05 
35-44 379 30 0,07 60 0,15 48 0,12 0,3 0,47 
45 15 7 0,04 34 0,21 40 0,25 0,51 0,7 
Tổng 94 47 0,04 105 0,11 133 0,14 0,300,02 

 
Tỷ lệ % người lành mạnh và bệnh lý nha chu cao 

nhất. 
Tỷ lệ % có chỉ số CPITN cao nhất Lứa 

 tuổi 
n Lành 

CPITN0 
CML(%) 
CPITN1 

VR(%) 
CPITN2 

TN(%) 
CPITN3 

TS(%) 
CPITN4 

Tổng % 
CPITN1-4 

18-24 237 91,13 0,84 7,59 0,42 0 8,7 
25-34 174 85,05 1,14 12,06 1,72 0 14,95 
35-44 379 80,07 2,11 13,45 3,16 0,79 19,93 
45 158 79,74 1,89 16,45 1,26 0,63 20,26 
Tổng  948 83,86 1,58 12,23 1,89 0,42 16,14 

Nhu cầu điều trị bệnh lý nha chu. 


